Chuyên đề 7
quản trị kinh doanh 
Chương 1

một số vấn đề cơ bản về quản trị kinh doanh 
I. Quản trị kinh doanh và chức năng của quản trị kinh doanh 

1. Bản chất và vai trò của quá trình kinh doanh 

Quản trị kinh doanh là phương thức làm cho mọi hoạt động được hoàn thành với hiệu suất và sử dụng một cách tốt nhất mọi tiềm năng, cơ hội nhằm đạt được mục đích của doanh nghiệp theo đúng luật định và thông lệ xã hội. Quản trị kinh doanh là đòi hỏi tất yếu của quá trình phát triển kinh tế thị trường, có nghĩa là mọi doanh nghiệp, mọi tổ chức kinh tế tham gia kinh doanh vì mục đích sinh lời thì cần thiết phải có quản trị kinh doanh.

Vai trò của quản trị kinh doanh được thể hiện trên nhiều phương diện khác nhau. Nhờ quản trị kinh doanh mà doanh nghiệp xử lý tốt các vấn đề cơ bản sau đây:

- Xác định được nên sản xuất cài gì? Số lượng bao nhiêu? Bằng cách nào? sản xuất cho ai?

- Có những giải pháp sử dụng tối ưu các nguồn lực sẵn có và khai thác tốt mọi cơ hội trong quá trình kinh doanh;

- Giúp cho các hoạt động tiếp thị và thương mại, phân phối có hiệu quả;

- Xác định đúng đắn nhu cầu vốn và sử dụng có hiệu quả đồng vốn bỏ ra;

- Hạn chế mặt tiêu cực và khai thác tốt mặt tích cực của môi trường kinh doanh;

- Không ngừng xác định được các phương thức kinh doanh có lợi cho doanh nghiệp đồng thời có những giải pháp để tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

2. Chức năng của quá trình kinh doanh 
Có nhiều cách tiếp cận khác nhau để từ đó phân chia các chức năng của quá trình kinh doanh. Song có thể nêu một số chức năng quá trình kinh doanh chủ yếu sau đây:

- Chức năng hoạch định: Xác định rõ mục tiêu kinh doanh và những giải pháp tích cực để thực hiện mục tiêu đó;

- Chức năng tổ chức: Là quá trình gắn kết, phân công và phối hợp, bao gồm tổ chức con người, tổ chức công việc;

- Chức năng điều khiển: Đó là quá trình tác động đến con người trong doanh nghiệp một cách có chủ đích để họ tự nguyện và nhiệt tình phấn dấu hoàn thành tốt công việc được giao.

- Chức năng kiểm tra: Đó là quá trình theo dõi và giám sát mọi hoạt động của người thừa hành trong doanh nghiệp nhằm phát hiện những sai sót cũng như kịp thời đưa ra các giải pháp để hạn chế những sai sót đó.

- Chức năng cải tiến: Đó là chức năng đòi hỏi nhà quản trị luôn luôn phải đổi mới, sáng tạo trong suy nghĩ, trong hành động.

- Chức năng đại diện: Đó là yêu cầu nhà quá trình phải có khả năng giao tiếp, khả năng diễn đạt, thực hiện mọi quan hệ về đối nội, đối ngoại.

Các chức năng trên có mối quan hệ chặt chẽ với nhau và tạo nên những nội dung cơ bản của quá trình kinh doanh.

Tuy nhiên, tuỳ theo cấp bậc của từng nhà quá trình trong doanh nghiệp mà việc vận dụng của từng chức năng có những mức độ khác nhau. Ví dụ nếu nhà quản trị là giám đốc, đòi hỏi phải chú trọng về chức năng hoạch định, tổ chức; nếu nhà quản trị giữ chức vụ tổ trưởng, đốc công thì lại chú trọng đến chức năng điều khiển, chức năng kiểm tra.

3. Nhà quản trị và vai trò của nhà quản trị

3.1. Nhà quản trị

Đề cập đến quản trị kinh doanh, tất yếu phải đề cập đến chủ thể của nó - là con người đảm nhận nhiệm vụ quản trị. Trong một tổ chức, nơi tập hợp một số người nhất định, số người trong tổ chức được chia làm hai loại: Người thừa hành và người quản trị. Người thừa hành là người trực tiếp làm một công việc hay một nhiệm vụ và không có trách nhiệm trông coi công việc của người khác, ví dụ người công nhân trong một dây chuyền lắp ráp, một nhân viên trong một phòng chức năng nào đó,… Người quản trị là người điều khiển công việc của người khác.

Sự phân chia trên chỉ mang tính chất tương đối. Trong thực tế có những nhà quản trị cấp dưới vừa là người quản trị, nhưng cũng vừa là người thừa hành (chịu sự chỉ đạo của nhà quản trị cấp trên). Cấp bậc quản trị một tổ chức phụ thuộc vào quy mô, tính chất công việc, yêu cầu quản trị… để hình thành nên cơ cấu bộ máy quản trị. Song trong nghiên cứu về quản trị, người ta có thể chia các nhà quản trị trong một tổ chức thành 3 cấp:

a. Các nhà quản trị cấp cơ sở (first-line-managers): Là những nhà quản trị ở cấp bậc cuối cùng trong hệ thống cấp bậc của nhà quản trị trong cùng một tổ chức, cụ thể là người quản trị người lao động trực tiếp hoặc nhà quản trị: Đốc công, tổ trưởng, nhóm trưởng, giám sát kỹ thuật…

Nội dung quản trị của nhà quản trị cấp cơ sở chủ yếu là thực hiện chức năng điều khiển, quản trị quá trình  làm việc, các hoạt động hàng ngày của công nhân, nhân viên trong tổ chức, nhóm.

b. Nhà quản trị cấp giữa: Là một khái niệm rộng, dùng để chỉ những cấp chỉ huy trung gian, đứng trên các nhà quản trị cấp cơ sở và ở dưới cấp quản trị cao cấp. ở tầm trung gian có thể có nhiều cấp, điều đó phụ thuộc vào loại hình tổ chức công ty - doanh nghiệp.

Người quản trị ở cấp giữa là: Các trưởng, phó phòng ban, các quản đốc, phó quản đốc phân xưởng… Nội dung quản trị của nhà quản trị cấp giữa là: Tổ chức, quản trị các hoạt động chức năng, nghiệp vụ trong phạm vi chức năng phục vụ cho việc hoạch định các chiến lược của các doanh nghiệp. Với cương vị này, họ vừa quản trị các quản trị viên cấp cơ sở thuộc quyền vừa đồng thời điều khiển các nhân viên khác.

c. Nhà quản trị cấp cao: Các nhà quản trị cấp cao trong tổ chức là người chịu trách nhiệm về thành quả cuối cùng của tổ chức. Người quản trị ở cấp này là: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc… Nội dung  quản trị chủ yếu ở cấp này là thực hiện chức năng hoạch định về tổ chức, giải quyết các mối quan hệ giữa doanh nghiệp với môi trường kinh tế bên ngoài. Cụ thể:

- Xác định mục tiêu, xây dựng chiến lược hành động và phát triển doanh nghiệp.

- Đề ra các chính sách hoạt động.

- Xây dựng các chiến lược đối phó với thị trường…

Nhà quản trị phải có 3 kỹ năng chủ yếu sau:

- Kỹ năng về kỹ thuật (Technical Skills) là những khả năng cần thiết để thực hiện một công việc cụ thể, hay nói cách khác là trình độ chuyên môn nghiệp vụ của nhà quản trị. Những kỹ năng này thường được hình thành từ học tập, rèn luyện hay đào tạo mà có và phát triển.

- Kỹ năng nhân sự là quan hệ con người trong công việc. Cùng làm việc, động viên và điều khiển con người và tập thể trong doanh nghiệp nhằm tạo thuận lợi và thúc đẩy hoàn thành công việc chung. Kỹ năng này có chứa đựng các yếu tố nghệ thuật và khoa học trong giao tiếp, ứng xử, tạo bầu không khí hợp tác giữa mọi người cùng làm việc và biết cách động viên các nhân viên dưới quyền.

- Kỹ năng tư duy - chiến lược là kỹ năng phân tích và xây dựng chiến lược, tổ chức các hoạt động khoa học. Kỹ năng này cực kỳ quan trọng đòi hỏi nhà quản trị phải có một tầm nhìn rộng, giác quan, linh cảm và bản lĩnh kinh doanh. Nó phải được hình thành từ tri thức, nghệ thuật và bản lĩnh của một nhà quản trị kinh doanh.

Các nhà quản trị đều phải có đầy đủ ba loại kỹ năng trên, nhưng tầm quan trọng của mỗi loại kỹ năng lại tuỳ theo cấp bậc của nhà quản trị trong doanh nghiệp.

Tầm quan trọng của ba loại kỹ năng trên với các cấp quản trị trong tổ chức được diễn tả theo sơ đồ sau:


Sơ đồ 7.1: Khả năng quản trị của các cấp quản trị

3.2. Vai trò của nhà quản trị

Quản trị kinh doanh có một nội dung vô cùng phong phú và đa dạng. Vì vậy, đòi hỏi ngành quản trị phải làm nhiều công việc khác nhau, giải quyết tổng hòa các mối quan hệ bên trong, bên ngoài của doanh nghiệp. Nghiên cứu những hoạt động bình thường của nhà quản trị, có thể nhận thấy nhà quản trị đều phải thực hiện 10 loại vai trò khác nhau. Mười loại vai trò đó có thể chia làm ba nhóm lớn:

a. Các vai trò quan hệ với con người:

- Vai trò đại diện cho tổ chức

- Vai trò của người lãnh đạo: Đòi hỏi nhà quản trị phải phối hợp và kiểm tra công việc của nhân viên dưới quyền.

- Vai trò liên lạc, quan hệ với người khác ở trong hay ngoài tổ chức.

B. Các vai trò thông tin:

- Yêu cầu nhà quản trị có vai trò thu thập và tiếp nhận các thông tin liên quan đến tổ chức và hoạt động của đơn vị.

- Vai trò phổ biến những thông tin đến người có liên quan.

- Vai trò của con người thay mặt tổ chức để cung cấp thông tin cho các bộ phận trong cùng một đơn vị hay cho các cơ quan bên ngoài.

c. Các vai trò quyết định:

- Vai trò doanh nhân: Xuất hiện khi nhà quản trị tìm cách cải tiến hoạt động của tổ chức. 

- Vai trò giải quyết mọi sự xáo trộn: Nhà quản trị là người phải kịp thời đối phó với những biến cố bất ngờ nhằm đưa tổ chức sớm trở lại ổn định.

- Vai trò phân phối các nguồn lực trong doanh nghiệp.

- Vai trò của một nhà thương thuyết, đàm phán thay mặt cho tổ chức trong quá trình hoạt động.

ii. Cơ sở pháp lý quyền tự chủ trong quản trị kinh doanh các loại hình doanh nghiệp Việt Nam 

1. Doanh nghiệp nhà nước 

- Vốn do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ, được thành lập và giải thể theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước theo từng ngành nghề nhất định trên cơ sở luật định.

- Bộ máy quản trị được xây dựng theo mô hình chung thống nhất cho doanh nghiệp Nhà nước ban hành cho từng ngành, từng lĩnh vực cụ thể.

2. Doanh nghiệp tư nhân

- Vốn chủ yếu do tư nhân bỏ ra; Quy mô nhỏ, số lượng nhiều.

- Mô hình quản trị chưa ổn định, việc thành lập và giải thể còn mang tính tự phát, biến động theo điều kiện kinh doanh, theo phương thức xây dựng chiến lược kinh doanh và các chiến lược chức năng liên quan.

3. Doanh nghiệp tập thể (hợp tác xã kiểu mới)

Được phát triển trong các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp và kinh tế dịch vụ, vốn do xã viên đóng góp. Mô hình quản trị được quy định trong Điều lệ hợp tác xã.

4. Doanh nghiệp liên doanh

- Vốn của các bên tham gia.

- Mô hình quản trị có sự đan xen giữa nước ngoài và người Việt Nam.

5. Doanh nghiệp cổ phần

- Các doanh nghiệp Nhà nước chuyển thành doanh nghiệp được phát hành và bán cổ phần.

- Thành  lập mới các doanh nghiệp cổ phần.

6. Công ty trách nhiệm hữu hạn

Thành viên chịu trách nhiệm hữu hạn theo phần vốn góp của mình.

7. Công ty hợp danh

Các thành viên hợp danh có quyền ngang nhau khi quyết định các vấn đề quản lý công ty. Các thành viên hợp danh chịu trách nhiệm vô hạn bằng phần vốn góp và tài sản cá nhân.

(Chi tiết về các loại hình doanh nghiệp xem trình bày ở Chuyên đề II và Luật DNNN năm 2003; Luật doanh nghiệp năm 2005 có hiệu lực từ ngày 01/07/2006)

III. Văn hóa của doanh nghiệp và môi trường kinh doanh 

1. Văn hóa của doanh nghiệp

Văn hóa của d là nhận thức chỉ tồn tại trong một tập thể, mang ý nghĩa mô tả. Văn hóa của doanh nghiệp được thể hiện như sau:

- Giá trị chiếm ưu thế mà tổ chức lựa chọn, hoặc:

- Những giả định hoặc những niềm tin cơ bản mà các thành viên trong tổ chức đều có được, hoặc đơn giản hơn:

- Cách thức mọi việc được tiến hành.

Có nhiều quan niệm khác nhau để thể hiện những đặc tính văn hóa của doanh nghiệp - song chung quy có thể nhận biết về mức độ văn hóa của một doanh nghiệp qua 7 đặc tính sau:

(1) Sự tự quản cá nhân: Mức độ về trách nhiệm, tính độc lập, sáng tạo trong công việc…

(2) Cơ chế: Mức độ mà quy tắc, điều lệ và sự theo dõi trực tiếp được sử dụng để trông coi và kiểm soát hành vi của nhân viên.

(3) Sự đồng nhất hóa của tổ chức.

(4) Hỗ trợ hợp tác của mọi cá nhân với nhau.

(5) Phần thưởng thực hiện.

(6) Sự chịu đựng những xung đột.

(7) Sự chấp nhận những may rủi.

Mức độ pha trộn giữa các đặc tính trên thể hiện mức độ văn hóa của tổ chức đó. Theo kết quả khảo sát rất nhiều công ty của Pêtrs and Waterman cho thấy công ty làm ăn có hiệu quả là những công ty:

	- Thiên về hành động
	- Được phép tự quản và tự lãnh đạo doanh nghiệp

	- Hoạt động trên cơ sở thực tế
	- Đơn giản và gọn nhẹ về hình thức

	- Được thúc đẩy bởi yếu tố giá trị
	- Năng suất được qua yếu tố con người

	- Cam kết đối với giá trị của tổ chức
	- Coi con người như những người đóng góp thông minh

	- Gần gũi với khách hàng
	- Kiểm sát và sự tự tin tưởng được cân bằng

	- Bám sát vào mặt hàng là sở trường của công ty
	


2. Môi trường kinh doanh 

Môi trường liên quan tới những thể chế hay lực lượng từ bên ngoài tổ chức đã làm ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của tổ chức.

2.1.Mt kinh doanh quốc tế

Việc đánh giá môi trường kinh doanh quốc tế chủ yếu là vấn đề dự báo các đặc điểm, ước tính tỷ lệ thay đổi trong rất nhiều phân đoạn khác nhau của môi trường đó như: Các vùng địa lý, các quốc gia…

Công việc đánh giá sẽ bao gồm việc đánh giá các nhân tố sau:

- Tỷ lệ lạm phát;

- Tổng sản phẩm quốc dân và quốc nội;

- Mức tiền công và lực lượng lao động hiện có;

- Kiểm soát hối đoái;

- Chủ nghĩa bảo hộ;

- Thuế lợi tức công ty và cá nhân;

- ổn định chính trị;

- Tính chất và mức độ của bất kỳ một lợi thế cạnh tranh nào có được thông qua việc hoạt động tại các quốc gia khác nhau;

- Tỷ giá hối đoái.

Một điều quan trọng là phải xem xét sự phát triển của các cộng đồng thương mại quốc tế như EU và NAFTA. Công ước quốc tế hóa kinh doanh đã gia tăng trong suốt 28 năm qua. Điều này được chứng minh qua sự tăng trưởng và sức mạnh của các công ty đa quốc gia. Việc Marketing các sản phẩm với quy mô toàn cầu (như hãng Levies và Pepsi) và thông qua việc chuẩn hóa và hòa nhập các hoạt động giữa nhiều quốc gia khác nhau (như MacDonals và DHL).

Đặc điểm của các công ty đa quốc gia là các công ty đều có công ty con tại nước ngoài, rất nhiều công ty trong số đó hoàn toàn là các tổ chức công nghiệp và thương mại. Các công ty con này có thể phụ trách các giai đoạn khác nhau cua dòng đời sản phẩm, dịch vụ và chịu ảnh hưởng về chính trị, kinh tế, xã hội và công nghệ (PEST) rất khác nhau. Bên cạnh đó, trao đổi thông tin trong một công ty đa quốc gia có thể là phức tạp do sự  khác nhau về ngôn ngữ, lòng tin và tiêu chuẩn ứng xử trong các công ty con khác nhau.

Các công ty đa quốc gia có thể lựa chọn con đường quốc tế hóa vì có rất nhiều lý do khác nhau sau đây:

(a) Lợi thế cạnh tranh tồn tại khi các quốc gia có các mức sản lượng khác nhau đối với các loại sản phẩm khác nhau do nguồn lực, sự chuyên môn hóa, cơ khí hóa hoặc là do môi trường. Chính vì những yếu tố này, các quốc gia có lợi từ việc trao đổi mậu dịch các hàng hóa mà họ có các lợi thế tương đối về sản xuất để lấy các hàng hóa mà họ có các loại bất lợi tương dối về sản xuất.

(b) Các xu hướng kinh tế rất khác nhau theo từng nước. Do đó, để giảm thiểu các tác động của lạm phát, suy thoái, thất nghiệp… tổ chức đó có thể đưa ra thị trường các hàng hóa và dịch vụ của mình tại các quốc gia có các điều kiện kinh tế ưu đãi.

(c) Các điều kiện về nhân khẩu học có thể cho nhiều cơ hội khác nhau bằng cách cho phép một công ty ở một quốc gia có dân số trì trệ tìm kiếm các thị trường tại một quốc gia có một thị trường chưa được đáp ứng.

(d) Công ty đó có thể khuyến khích xuất khẩu để kéo dài tuổi thọ một sản phẩm.

(e) Các lợi thế về thuế. Các quốc gia có thể đưa ra các ưu đãi về thuế đối với các công ty đầu tư vào công ty đó. Các công ty có thể đặt ở nước ngoài để tận dụng các mức thuế khác nhau.

Các cách lựa chọn khác nhau để tham gia vào thị trường nước ngoài.

(a) Xuất khẩu trực tiếp từ nước nhà hoặc thông qua đại lý, các nhà phân phối và các cơ quan bán hàng địa phương. Hình thức trao đổi hoặc là mậu dịch đối lưu như thường được gọi được sử dụng trong giao dịch với các quốc gia đang phát triển thiếu ngoại tệ nhưng lại có sản phẩm hoặc nguyên liệu thô để trao đổi.

(b) Xuất khẩu gián tiếp thong qua đại lý xuất khẩu trung gian như can thiệp, Kerrygold…

(c) Cấp phép cho sản phẩm đến các công ty nước ngoài để không phá vỡ mức cân bằng mongemanh tại quốc gia đó. Bên cấp phép bên được cấp phép sản xuất và đưa ra thị trường các sản phẩm tương tự của mình. Bên cấp phép sẽ cung cấp các bí quyết kỹ thuật, kỹ năng quản lý, bản quyền phát minh, mẫu mã và để đổi lại bên cấp phép sẽ nhận được một tỷ lệ phần trăm doanh số bán hàng.

(d) Bán đặc quyền kinh tiêu như trường hợp công ty MacDonalds là một hình thức cấp phép có hạn chế, đặc biệt trong đó người mua đặc quyền kinh tiêu phải tuân thủ rất nhiều đòi hỏi đặt ra về nguyên liệu, đóng gói, dịch vụ, thiết bị sản phẩm, công thức của sản phẩm… bán đặc quyền kinh tiêu là trường hợp bên bán đặc quyền kinh tiêu cung cấp cho bên mua đặc quyền kinh tiêu ở nước ngoài toàn bộ các nguyên liệu và dịch vụ, thiết bị, sản phẩm, công thức sản phẩm, nhãn hiệu thương phẩm và bản quyền tên thương phẩm, tư vấn về quản lý và một hệ thống hoạt động được chuẩn hóa.

(e) sản xuất tại nước ngoài: Thông qua hình thức đầu tư trực tiếp vào các cơ sở sản xuất để cho phép sản xuất được các loại hàng hóa, dịch vụ để phục vụ các mục đích chiến lược hoặc là viện trợ.

Quản lý kinh doanh quốc tế

Các nhân tố văn hóa tác động lên đàm phán thương mại bao gồm:

(a) Ngôn ngữ cơ thể: Tiếp xúc bằng mắt, cử chỉ khoảng cách xã hội và khả năng chấp nhận sự tiếp xúc khác nhau giữa các quốc gia.

(b) Khả năng ngôn ngữ - có khả năng nói được tiếng địa phương là một lợi thế rõ ràng.

(c) Đạo đức.

(d) Tiếp thu các đề xuất.

Các nhân tố tài chính tác động lên hoạt động kiểm soát bao gồm:

(a) Quản lý tiền tệ.

(b) Chuyển lợi nhuận - lợi nhuận có thể chuyển dưới dạng cổ tức, chi phí quản lý, lãi vay và hoàn vốn vay, định giá chuyển giao.

(c) Định giá chuyển giao - định giá chuyển giao có thể phục vụ cho rất nhiều mục đích: 

- Tối đa hóa lợi nhuận sau thuế bằng hình thức chuyển lợi nhuận từ một nước có thuế cao sang một nước có thuế thấp.

- Thay đổi lợi nhuận đã được báo cáo của các công ty con.

- Chuyển các quỹ có nguy cơ bị hạn chế.

- áp đặt các kiểm soát tài chính.

Những hạn chế luật pháp - chính trị:

(a) Các điều luật có liên quan mà công ty phải tuân thủ như luật tuyển dụng, luật kiểm soát môi trường…

(b) Chính sách quốc phòng và an ninh quốc gia.

(c) Chính sách đối ngoại.

(d) ổn định chính trị.

2.2. Môi trường kinh doanh trong nước

Môi trường kinh doanh trong nước của doanh nghiệp có thể được chia thành:

2.2.1. Môi trường vĩ mô: bao gồm các yếu tố của môi trường mà có thể tác động rất lớn đến doanh nghiệp một cách gián tiếp vào từng thời khác nhau.

Các yếu tố của môi trường vĩ mô:

(a) Môi trường pháp luật và chính trị:

- Các quy định về thương mại.

- Các hoạt động kiểm soát về giá.

- Thuế.

- Các quy định về tuyển dụng.

- Quốc hữu hóa và tư nhân hóa.

(b) Môi trường kinh tế:

- Tăng về cầu đối với hàng hóa dịch vụ.

- Cơ chế quản lý tài chính.

- Nguồn nhân lực, thất nghiệp.

- Kiểm soát xuất khẩu.

- Kiểm soát hối đoái.

(c) Môi trường xã hội và văn hóa:

- Quyền lực - ai có quyền - quyền đó được thực thi hiệu quả như thế nào và nó được sử dụng như thế nào?

- Lãnh đạo - ai là những người lãnh đạo, họ có những phẩm chất và điểm yếu nào?

- Văn hóa - là các giá trị và truyền thống mà doanh nghiệp phải hoạt động với chúng.

- Rủi ro - thái độ đối với việc chấp nhận rủi ro.

- Cơ cấu và trình độ dân số.

(d) Môi trường công nghệ: Môi trường công nghệ quyết định loại sản phẩm dược làm và dịch vụ được bán. Môi trường này cũng xác định cách thức để làm ra sản phẩm và cung cấp dịch vụ. Tác động thường xuyên của các thay đổi công nghệ là làm cho các sản phẩm và dịch vụ hiện có trở nên dư thừa.

2.2.2. Môi trường vi mô: Là phần của môi trường liên quan trực tiếp đối với quá trình đạt được mục đích của doanh nghiệp. Môi trường vi mô này sẽ tuỳ thuộc vào từng doanh nghiệp vì thế còn gọi là môi trường đặc thù.

Các yếu tố của môi trường này:

(a) Các đối thủ cạnh tranh;

(b) Khách hàng;

(c) Người cung cấp;

(d) Đối thủ tiềm ẩn mới;

(e) Sản phẩm thay thế.

Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp có thể chia hai khía cạnh:

- Theo tốc độ và tính chất thay đổi: Môi trường ổn định và môi trường biến đổi.

- Theo mức độ quan hệ: Môi trường đơn giản và phức tạp.

Để hạn chế những bất trắc của môi trường thường dùng các phương pháp sau:

(a) Dùng đệm: Là giảm bớt hay thu hút những cú sốc do ảnh hưởng của môi trường gây ra, ví dụ, có những kế hoạch dự phòng sửa chữa tài sản cố định…;

(b) San bằng: San đều ảnh hưởng đến môi trường;

(c) Tiên đoán;

(d) Cấp hạn chế: Để tạo ra những khan hiếm giả tạo cần thiết về sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ;

(e) Hợp đồng: Dùng ký kết hợp đồng trong quá trình kinh doanh;

(g) Liên kết: Tạo sức mạnh cho doanh nghiệp.

(h) Quảng cao…

Chương II

những hoạt động quản trị kinh doanh 

chủ yếu trong doanh nghiệp 

i. Quản trị chiến lược kinh doanh 

1. Chiến lược kinh doanh 

Tuỳ theo từng góc độ xem xét mà có nhiều định nghĩa khác nhau về chiến lược kinh doanh. Song trên quan điểm tổng thể có thể hiểu chiến lược kinh doanh là phương thức theo đó một doanh nghiệp cố gắng thực sự để có được một sự khác biệt rõ ràng hơn hẳn đối thủ cạnh tranh, để tận dụng những sức mạnh tổng hợp của mình nhằm thỏa mãn một cách tốt hơn, đa dạng hơn, đúng với thị hiếu của khách hàng.

Thực chất của định nghĩa trên là xuất phát từ mối quan hệ khách hàng, dối thủ cạnh tranh và doanh nghiệp, tạo thành tam giác chiến lược như mô hình sau:


Mô hình 7.1: Mối quan hệ khách hàng, đối thủ cạnh tranh

 và doanh nghiệp 

Chiến lược kinh doanh là một bộ phận của chiến lược chung.

Xét theo cấp độ của chiến lược thì có 3 loại: Chiên lược công ty; Chiến lược kinh doanh; Chiến lược chức năng.

- Chiến lược công ty: Xác định xem công ty cần phải tham gia vào một loại hình kinh doanh hay những loại hình kinh doanh nào và làm thế nào để những loại hình kinh doanh đó hài hòa với nhau.

- Chiến lược kinh doanh: Xác định cách thức cho mỗi doanh nghiệp thực hiện được nhiệm vụ đã đặt ra của mình trong phạm vi lĩnh vực hoạt động đã lựa chọn.

- Chiến lược chức năng: Làm thế nào để các bộ phận chức năng (tài chính, kế toán, marketing, sản xuất…) có thể hỗ trợ được cho toàn bộ công việc kinh doanh và chiến lược của công ty).

Xét theo tính chất, chiến lược kinh doanh có thể phân thành chiến lược tổng hợp và chiến lược bộ phận.

- Chiến lược tổng hợp phản ánh phương thức chung mà nhiệm vụ kinh doanh của doanh nghiệp phải thực hiện. Nó thể hiện ý chí lâu dài của doanh nghiệp và do Ban Quản trị cấp cao quyết định.

- Chiến lược bộ phận là căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận để có phương thức cụ thể cho từng bộ phận mình, hướng vào việc thực hiện tốt chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Loại này mang tính chiến thuật là chủ yếu và do các ban Quản trị cấp thấp quyết định.

Chiến lược kinh doanh chính là hướng hoạt động của doanh nghiệp thích ứng mềm dẻo với thị trường để đạt được mục đích của doanh nghiệp. Vì thế chiến lược kinh doanh không đồng nhất với kế hoạch. Bởi vì kế hoạch thể hiện đặc điểm chủ yếu là mang tính nguyên tắc theo các yếu tố tĩnh của quá trình sản xuất, kinh doanh.

Tuy nhiên giữa chiến lược kinh doanh và kế hoạch có quan hệ chặt chẽ với nhau và suy cho cùng kế hoạch cũng phải dựa vào định hướng cơ bản của chiến lược, cụ thể hóa ý chí của chiến lược để doanh nghiệp có thể thực hiện được mục đích kinh doanh của mình. Kế hoạch được triển khai trên cơ sở chiến lược kinh doanh đã được lựa chọn và đưa vào thực thi có tính quyết định. Trong quá trình thực thi chiến lược kinh doanh ngoài công tác kế hoạch còn phải có hoạch định tác nghiệp, tức là xác định những hình thức cơ bản, như: Phương án kinh doanh hàng năm, chương trình cung ứng, lệnh (hay chỉ lệnh) sản xuất. Hình thức tác nghiệp càng cụ thể, thiết kế càng tỷ mỉ đòi hỏi việc tuân thủ càng nghiêm ngặt, chặt chẽ và theo dõi kiểm tra hực hiện một cách thường xuyên ở từng lĩnh vực cụ thể. Nhờ hoạch định tác nghiệp giúp cho ý tưởng của chiến lược kinh doanh được thực hiện.

2. Quá trình quản trị chiến lược kinh doanh 

Theo quan điểm của Johnson và Scholec định nghĩa quản trị chiến lược kinh doanh theo 4 giai đoạn: Phân tích chiến lược, lựa chọn chiến lược, thực hiện chiến lược và kiểm tra chiến lược.

a.  Phân tích chiến lược:

Mục đích của phân tích chiến lược là tạo ra một quan điểm về các ảnh hưởng đối với kết quả đạt được hiện tại và tương lai của doanh nghiệp. Để đạt được điều này, cần phải xem xét kỹ các lĩnh vực sau:

- Các nhân tố chính trị, kinh tế xã hội và công nghệ sẽ tác động hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- Các nhân tố cạnh tranh;

- Các nguồn lực sẵn có của doanh nghiệp, cũng như các mặt mạnh, mặt yếu của doanh nghiệp;

- Hy vọng và mong muốn của doanh nghiệp (người lao động, các cổ đông…);

- Văn hóa của doanh nghiệp.

b. Lựa chọn chiến lược:

Đây là giai đoạn tiếp theo trong quá trình sau khi phân tích chiến lược, bao gồm:

- Tạo ra các lựa chọn chiến lược, ví dụ mức tăng trưởng, mua sắm, đa dạng hóa hoặc tập trung;

- Đánh giá các lựa chọn khác nhau về các mặt giá trị và tính khả thi của từng lựa chọn;

- Lựa chọn chiến lược mà doanh nghiệp cần theo đuổi.

c) Thực thi chiến lược:

- Lập kế hoạch nguồn lực và hậu cần. Giai đoạn này sẽ xem xét tổng hộp với các nguồn lực cần thiết để xây dựng kế hoạch, xác định thời gian đảm nhận nhiệm vụ và việc phân chia trách nhiệm để hoàn thành kế hoạch đặt ra.

- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức cho phù hợp.

d) Kiểm tra chiến lược: Đối chiếu với các quy chế đã quy định để phát hiện những sai sót và đưa ra các giải pháp nhằm hạn chế sai sót.

3. Quy trình hoạch định chiến lược kinh doanh 

Quy trình hoạch định chiến lược kinh doanh gồm 8 bước sau:

Bước 1: Nhận thức được cơ hội: Mục đích của bước này là trên cơ sở phân tích tổng hợp các thông tin về môi trường và thông tin về nội bộ doanh nghiệp để nhận biết được vị thế của doanh nghiệp, làm căn cứ cho việc xác định mục đích của chiến lược kinh doanh.

Bước 2: Thiết lập các mục tiêu: Bước này là phải xác định các mục tiêu cho toàn doanh nghiệp và các mục tiêu cho các bộ phận liên quan đến việc thực hiện mục tiêu chung của doanh nghiệp.

Bước 3: Phát triển các tiền đề: Nhiệm vụ cơ bản của bước này là hình thành các tiền đề cần thiết cho hoạch định. Các tiền đề đó là: Phương pháp dự báo, các phương pháp tiếp cận, các phương pháp đánh giá tình hình, các chính sách cơ bản có thể áp dụng…

Bước 4: Xác định các phương án chiến lược: Bước này yêu cầu phải đưa ra được một số phương án khác nhau của chiến lược kinh doanh. Mỗi phương án có một phương án tiếp cận khác nhau và phương thức giải quyết vấn đề khác nhau để đạt được mục đích kinh doanh của doanh nghiệp.

Bước 5: Đánh giá các phương án: Sau khi đã có các phương án, cần tiến hành xem xét những ưu nhược điểm của từng phương án.

Bước 6: Lựa chọn phương án tối ưu: Bước này thực chất là chọn chương trình thành động mà doanh nghiệp sẽ theo đuổi.

Bước 7: Xác định các giải pháp chính sách để thực thi theo yêu cầu của chiến lược kinh doanh đã chọn lựa.

Bước 8: Triển khai chiến lược: Để triển khai chiến lược kinh doanh đòi hỏi doanh nghiệp cần soát xét và hoàn thiện một số điều kiện cả ở tầm vĩ mô và vi mô, như: Xác định thị trường; vấn đề xem xét các nguồn lực chủ yếu, tạo môi trường pháp lý, hoàn thiện hệ thống quy chế, tiêu chuẩn, định mức cũng như các điều kiện khác.

4. Những loại chiến lược cần được nghiên cứu, lựa chọn trong hoạch định chiến lược kinh doanh 

Theo Mc Namee xác định có 7 loại chiến lược cơ bản khác nhau, đó là:

(1) Phục hồi: Chiến lược phục hồi được áp dụng đối với những doanh nghiệp đang khủng hoảng, đứng trước nguy cơ không đủ khả năng thanh toán.

Triệu chứng suy giảm:

- Giảm khả năng thanh toán;

- Giảm lợi nhuận;

- Giảm giá bán;

- Giảm thị phần;

- Giảm nghiên cứu và phát triển;

- Tăng nợ nần;

Các nguyên nhân giảm sút:

- Quản lý kém và không có hiệu quả, đây là nguyên nhân cơ bản dẫn đến thất bại trong kinh doanh;

- Thiếu sức cạnh tranh;

- Trình độ marketing yếu kém;

- Công nghệ lạc hậu;

- Khả năng kiểm soát kém;…

Nghiên cứu chiến lược này là nhằm tìm ra các nguyên nhân căn bản dẫn đến sự khủng hoảng, từ đó xây dựng chiến lược để phục hồi.

(2) Phi tăng trưởng: Chiến lược này chỉ áp dụng đối với những doanh nghiệp chạy theo siêu quy mô, không có khả năng kiểm soát nếu như quy mô tiếp tục tăng.

(3) Sửa chữa: Chiến lược sửa chữa là trường hợp cần phải có sự sửa chữa ở mức độ chiến lược, chiến thuật hoạt động.

(4) Chiến lược ổn định: Được áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp tiếp tục đối với quy định tương tự như doanh nghiệp đang thực hiện, không có một thay đổi nào liên quan đến cạnh tranh. Lý do chính của việc theo đuổi chiến lược này là:

+ Doanh nghiệp đang có một vị trí cạnh tranh tốt, vì nếu thay đổi tạo ra ảnh hưởng tiêu cực;

+ Môi trường kinh doanh không khuyến khích đối với sự thay đổi và môi trường này trong tương lai được xem là ổn định;

+ Doanh nghiệp chỉ đủ tạo các nguồn lực để theo đuổi chiến lược cũ;

+ Văn hóa của tổ chức đang ổn định, không nên xáo trộn có thể ảnh hưởng dẫn đến ảnh hưởng tiêu cực.

(5) Phát triển: Có ý nghĩa tăng thêm mức hoạt động của tổ chức, thêm thu nhập, thêm nhân viên, thêm vốn, mở rộng liên doanh, tăng thêm phần tham gia thị trường. Các chiến lược phát triển hoặc là dè dặt hoặc phát triển cao.

Các trường hợp thuận lợi cho 1 chiến lược phát triển dè dặt có nghĩa là phát triển tương tự như những tỷ lệ phát triển trước đây hoặc cao hơn kết quả hoạt động trước đây.

Các tình huống thuận lợi đối với chiến lược phát triển:

- Môi trường hiện tại và tương lai được xem là năng động bởi mức phát triển cao. Có rất nhiều cơ hội lớn trong môi trường cần đầu tư lớn, có nhiều nguy cơ lớn trong môi trường cần đầu tư lớn để làm giảm bớt các tác động của chúng.

- Tạo ra nguồn lực để duy trì chiến lược phát triển cao.

- Văn hóa của doanh nghiệp phải được hoàn thiện cho phù hợp với phát triển.

(6) Giảm rủi ro: Có nghĩa là nhằm vào việc hạn chế thấp nhất các rủi ro có thể xảy ra. Theo Druckes, có 4 loại rủi ro chủ yếu sau:

Các rủi ro không tránh khỏi trong tính chất của việc kinh doanh, rủi ro này được giảm xuống mức tối thiểu.

Những rủi ro có thể chấp nhận được. Lợi nhuận cao sẽ được tạo ra bởi các dự án có mức độ rủi ro cao hơn.

Những rủi ro mà không thể chấp nhận được. Doanh nghiệp không được chấp nhận một dự án nếu như thất bại của nó có thể dẫn tới sự thất bại của doanh nghiệp.

Các rủi ro mà doanh nghiệp không thể bỏ qua được. Nếu doanh nghiệp không chấp nhận rủi ro này doanh nghiệp có thể bị tụt hậu.

(7) Chiến lược cắt giảm: Được áp dụng trong trường hợp cho thấy một thị trường đang suy giảm mà doanh nghiệp bên tìm mọi cách từ bỏ nó.

Theo quan điểm của Mc Namee, để xác định hành động thích hợp sẽ được thực hiện đối với mỗi loại chiến lược khác nhau, đồng thời phải xem xét cẩn thận các hoạt động sau:

- Thay đổi ban quản trị và cơ cấu tổ chức;

- Thay đổi sản phẩm;

- Nghiên cứu thị trường, để lựa cọn thị trường;

- Hoàn thiện Marketing;

- Nghiên cứu sản xuất;

- Nghiên cứu đầu tư vào công nghệ, thông tin hoặc là mảng nghiên cứu và triển khai;

- Kiểm soát tài chính;

- Nghiên cứu khả năng liên kết, liên doanh…

· Theo quan điểm của Michael Poster, các chiến lược chủ yếu phục vụ cho khả năng cạnh tranh, có 3 chiến lược cạnh tranh:

(1) Chiến lược dẫn đầu chi phí (chiến lược hạ giá): Được áp dụng khi doanh nghiệp là nhà sản xuất có chi phí thấp hơn trong ngành kinh doanh đó.

(2) Chiến lược tạo ra sự khác biệt (chiến lược vượt trội): Được áp dụng khi sản phẩm hay dịch vụ của doanh nghiệp được cho là độc đáo trong ngành kinh doanh đó. Có thể tạo ra sự khác biệt bằng nhiều cách như:

+ Chất lượng;

 Các đặc điểm nổi bật;

+ Phong dáng;

+ Hình ảnh nhãn hiệu;

+ Dịch vụ khách hàng;

+ Nét độc đáo duy nhất.

(3) Chiến lược tập trung: Tập trung vào một khách hàng riêng biệt, thị trường địa lý, mạng phân phối hay một phần riêng biệt của khách hàng.

5. Những công cụ chủ yếu để hoạch định chiến lược kinh doanh 

5.1. Ma trận phát triển - tham gai thị trường (còn gọi là mạng lưới tư vấn của Boston hoặc BCG).

Ma trận của phát triển được sử dụng dựa vào các mối quan hệ về tỷ lệ tăng trưởng thị trường có thể chiếm được của các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ kinh doanh.


Đồ thị 7.1: Ma trận phát triển - Tham gia thị trường 

5.2. Ma trận BCG mới

Ma trận BCG cũ được mở rộng bằng việc xem xét tới những lợi thế đặc biệt đối với mỗi đơn vị kinh doanh. Nó được triển khai từ 3 tiêu đề: (1) Một doanh nghiệp phải đạt được thắng lợi cạnh tranh thì mới có thể có lợi; (2) Đường lối mà một thắng lợi có thể đạt được và độ lớn tiềm tàng của thắng lợi có thể đạt được và độ lớn tiềm tàng của thắng lợi thay đổi với mỗi ngành sản xuất; (3) Sự tiến triển của sản xuất làm thay đổi tầm cỡ và bản chất của thắng lợi.


Đồ thị 7.2: Ma trận BCG mới

5.3. Vòng đời sản phẩm (hoặc đường cong S)


Đồ thị 7.3: Vòng đời sản phẩm 

5.4. Phân tích SWOT/TOWS

Kỹ thuật phân tích SWOT giúp xác định những yếu tố nội vị trước, rồi mới đề cập đến các yếu tố ngoại vi sau và xem xét các yếu tố thuận lợi trước, bất lợi sau trong từng bối cảnh nội vi/ngoại vi. Nhiều người cho rằng kỹ thuật SWOT mang tính lạc quan hoặc thiếu thực tế khi tiến hành phân tích các tình huống kinh doanh.

Kỹ thuật TOWS được tiến hành bằng cách phân tích ngoại vi trước (TO), rồi nội vi sau (WO) và trong từng bối cảnh ngoại vi/nội vi này sẽ đề cập đến các yếu tố bất lợi trước, sau.


Sơ đồ 7.2: Phân tích SWOT/TOWS

5.5. Véc tơ về tăng trưởng sản phẩm - thị trường của Igos Ansoff


5.6. Phân tích độ chênh lệch

Dựa vào dự toán hiện tại hoặc dự toán xu hướng hiện tại và đánh giá mức chênh lệch về chiến lược giữa dự toán ưu tiên (hoặc dự toán mục tiêu) cho doanh nghiệp. Độ chênh lệch chiến lược sau đó được xây dựng thành những giai đoạn hoạt động sau: Thâm nhập thị trường, phát triển thị trường, phát triển sản phẩm và cuối cùng là đa dạng hóa.


Sơ đồ 7.3: Phân tích độ chênh lệch

6. Đánh giá chiến lược

Ba phương pháp khác nhau được sử dụng để lựa chọn chiến lược:

- Phương pháp ghi điểm;

- Phương pháp sử dụng cây ra quyết định;

- Lập kế hoạch kịch bản.

Phương pháp ghi điểm liên quan đến việc xếp hạng các cách lựa chọn sử dụng phạm đã hiểu và được thống nhất.

 Phương pháp cây ra quyết định áp dụng những chỉ tiêu giá trị ước tính đối với những tình huống khi một số quyết định phụ thuộc lẫn nhau được đưa ra lần lượt. Khi đã phân tích chi phí cho những cách lựa chọn khác nhau, thì có thể áp dụng những nguyên tắc quyết định khác nhau. Những quyết định lạc quan, quyết định bi quan, những quyết định gần đúng, không đúng.

Kế hoạch cần dựa trên sự phân tích môi trường, phân tích độ nhạy cảm… Ngoài ra để đánh giá những chiến lược cụ thể, thì mỗi một chiến lược phải được cân nhắc tới tính thích hợp, tính khả thi và tính có thể chấp nhận được.

II. Quản trị nguồn nhân lực

Quản trị nguồn nhân lực là phương thức sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực để thực hiện được mục đích kinh doanh của doanh nghiệp. Nguồn nhân lực là một trong những yếu tố năng động, sáng tạo, tích cực của quá trình sản xuất, kinh doanh. Sự nhận biết được nguồn nhận lực này phản ánh được các mục tiêu kinh doanh chiến lược và việc thiết lập các kế hoạch cũng như phân chia ra việc quyết định cho đội ngũ quản trị.

Quản trị nguồn nhân lực cần phải có chính sách rõ ràng, nhất quán và khuyến khích, động viện toàn bộ những người lao động thực hiện tốt mục đích của doanh nghiệp. Đồng thời quản trị nguồn nhân lực đòi hỏi phải linh hoạt và đáp ứng được các thay đổi bên trong và bên ngoài, các công việc trong phạm vi có giới hạn và các cơ hội nảy sinh.

Nội dung chủ yếu của quản trị nhân lực bao gồm:

- Hoạch định nguồn nhân lực;

- Tuyển dụng và chọn lựa;

- Phát triển nguồn nhân lực;

- Tạo động lực lao động.

1. Hoạch định nguồn nhân lực

Quá trình hoạch định nguồn nhân lực được thực hiện theo sơ đồ 7.4.

2. Tuyển dụng và chọn lựa

Tuyển dụng là một quá trình thu hút số lượng lớn các ứng cử viên phù hợp. Chọn lựa là bước tiếp theo của quá trình tuyển lựa bằng hình thức xác định xem ứng cử viên nào trong số đó được chọn để làm việc trong doanh nghiệp. Khi tuyển dụng và chọn lựa cần giải quyết các vấn đề sau:

- Nhu cầu nhân lực và nguồn cung cấp;

- Xác định yêu cầu của công việc và tiêu chuẩn của người lao động.

Có 2 cách tuyển dụng là: (1) Xuất phát từ con người - Tìm công việc và (2) là xuất phát từ công việc - Tìm người lao động phù hợp. Tất nhiên cách (2) là cách thực sự có hiệu quả đối với quá trình kinh doanh.

- Mô tả công việc.

- Xác định tiêu chuẩn của người lao động;

- Thủ tục chọn lựa:

+ Những quy định cần thiết khi đưa vào chọn lựa;

+ Người chịu trách nhiệm chọn lựa;

+ Các phương pháp chọn lựa.


Sơ đồ 7.4: Quá trình hoạch định nguồn nhân lực

3. Phát triển nguồn nhân lực

Phát triển nguồn nhân lực về thực chất là quá trình đào tạo huấn luyện nhân cộng, ban quản trị và các nhân viên trong doanh nghiệp, có 3 kỹ năng để huấn luyện:

- Kỹ thuật: Nhằm nâng cao và cải thiện tay nghề của người lao động;

- Quan hệ đối xử;

- Giải quyết các vấn đề nảy sinh.

4. Tạo động lực lao động

Tạo động lực cho người lao động là tổng hợp các biện pháp quản trị nhằm tạo ra các động lực vật chất và tinh thần cho người lao động.

Tạo động lực vật chất: Trong cơ chế thị trường thuê mướn và sử dụng lao động được thực hiện trên cơ sở hợp đồng lao động ký kết giữa người sử dụng lao động và người lao động. Mọi điều khoản hai bên ký kết phải phù hợp với Bộ Luật lao động, trong đó có các quy định về việc doanh nghiệp thực hiện chế độ thù lao lao động với người lao động. Thù lao lao động thường được biểu hiện ở các hình thức tiền lương và tiền thưởng. Các hình thức trả lương: Trả lương theo thời gian và trả lương theo sản phẩm.

Tạo động lực tinh thần: Động lực tinh thần chỉ có thể được tạo ra bởi tổng thể các giải pháp tạo ra môi trường lao động thật sự lành mạnh. Môi trường lao động này phải khơi dậy được tính tự chủ, ý thức trách nhiệm trong công việc, vì sự phát triển của doanh nghiệp.

Động viên thúc đẩy có thể được định nghĩa như sự quyết tâm làm việc gì, nỗ lực đạt được mục tiêu và nỗ lực vượt trội hơn, động cơ thúc đẩy của một cá nhân được xác định bởi giá trị, lòng tin, nhu cầu và mục đích.

Các mô hình động viên thúc đẩy dựa trên cơ sở hành vi chủ yếu:

Mô hình của Schein dựa trên 4 loại giả định về cá nhân: Kinh tế hợp lý, có tính chất xã hội; tự thực hiện, phức hợp. Các giả định này được giải thích qua bảng sau.

	Kinh tế hợp lý
	Được định hướng bởi quyền lợi bản thân và tối đa hóa những gì đạt được, có 2 nhóm được đề cập: Đáng tin cậy, động

	Có tính xã hội
	Được định hướng bởi nhu cầu về tác động xã hội, quan điểm này được sự ủng hộ của Mayo

	Tự thực hiện
	Được định hướng bởi việc tự hoàn thành và thực hiện. Quan điểm này được hỗ trợ bởi Maslow

	Phức hợp
	Được định hướng bởi sự kết hợp các lực lượng khác nhau tại nhiều thời điểm khác nhau.


Mô hình động viên thúc đẩy của Mc Gregor: Xuất phát từ hai quan điểm đối lập và cực đoan trong phương pháp tiếp cận đối với việc giám sát để đưa ra lý thuyết X và ký thuyết Y.

	Lý thuyết X
	Giả sử mọi người không thích công việc của mình và sẽ trốn tránh nếu có. Họ bị ép buộc, bị kiểm soát và họ thích được hướng dẫn.

	Lý thuyết Y
	Giả sử mọi người có những động cơ thúc đẩy của riêng của mình bằng rất nhiều cam kết được định hướng bởi những nhu cầu thực hiện của chính mình. Họ là những người có năng lực tưởng tượng và theo đuổi trách nhiệm.


Những phương pháp và nội dung động viên thúc đẩy luôn luôn hoàn thiện cho phù hợp với mọi điều kiện, mọi hoàn cảnh cụ thể trong quá trình phát triển nói chung. Tuy nhiên để động viên được kịp thời đối với từng cá nhân của con người tất yếu phải đánh giá khách quan thưởng, người ta chia thành hai loại: Phần thưởng bằng tiền và phần thưởng phi tiền tệ.


Phương pháp đánh giá hoạt động là công việc xem xét lại các hoạt động một cách định kỳ và có hệ thống nhằm xác định đắn hiệu quả công việc cũng như khả năng phát triển của từng người. Việc đánh giá có thể được thực hiện bởi:

- Nhân viên cấp cao trực tiếp;

- Phòng nhân sự;

- Các đồng nghiệp;

- Cấp dưới;

- Các hình thức tự đánh giá;

Các hệ thống đánh giá có hiệu quả đó là:

- Có tính khách quan;

- Có tính hệ thống;

- Có tính xây dựng;

- Có tính thuyết phục;

- Được áp dụng thống nhất;

- Tập trung vào các nhân tố có liên quan dưới sự kiện kiểm soát của những ngươi được đánh giá;

- Cần phải xem xét các công việc đánh giá nên tập trung vào các hoạt động của người thừa hành hay căn cứ vào các kết quả mà họ đạt được.

Tóm tắt, động viên thúc đẩy mọi người đòi hỏi phải có phương pháp và mang tính nghệ thuật cao. Muốn động viên mọi người làm việc có hiệu quả tất yếu phải hiểu hành vi của hệ thống lý thuyết về động viên thật khoa học và có tác dụng thiết thực của sự động viên. Có như vậy mới khai thác được mọi khả năng tiềm tàng ở từng người vào việc hoàn thành mục đích chung của doanh nghiệp.

III. Quản trị chất lượng

1. Nội dung quản trị chất lượng

Chất lượng sản phẩm là tổng thể các chỉ tiêu, những đặc trưng của nó, thể hiện được sự thỏa mãn nhu cầu trong những biểu hiện tiêu dùng xác định, phù hợp với các công dụng của sản phẩm mà người tiêu dùng mong muốn (Theo tổ chức tiêu chuẩn thế giới ISO: International Organization for Standardization).

Chất lượng sản phẩm có thể được phản ánh ở góc độ khác nhau. ở góc độ người tiêu dùng có chất lượng cảm nhận, đánh giá, kinh nghiệm và tin tưởng, ở góc độ người sản xuất chất lượng sản phẩm thường được đánh giá trên cả 3 phương diện: Marketing, kỹ thuật và kinh tế.

Quản trị chất lượng sản phẩm là tổng hợp các hoạt động quản trị nhằm xác định các chỉ tiêu, tiêu chuẩn chất lượng đã được xác định bằng các phương tiện thích hợp như lập kế hoạch, điều khiển chất lượng nhằm đảm bảo và cải tiến chất lượng trong khuôn khổ một hệ thống chất lượng xác định với hiệu quả lớn nhất. Nội dung quản trị chất lượng bao gồm quản trị chất lượng trong khâu thiết kế, trong khâu cung ứng, sản xuất và sau khi bán hàng.

2. Xây dựng hệ thống quản trị định hướng chất lượng

Việc đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm là điều kiện không thể thiếu để tăng khả năng cạnh tranh, để tham gia vào hệ thống mua, bán tin cậy của doanh nghiệp trên thị trường trong nước và quốc tế.

Cơ sở của hệ thống mua, bán tin cậy hiện nay là các chứng thư chất lượng do một số tổ chức phi chính phủ được nhiều nước công nhận cấp. Đó là các chứng nhận về ISO 9000, ISO 14000, GMP. Hệ thống quản trị định hướng chất lượng phải tuân thủ triết lý bộ ISO 9000, đó là:

- Xây dựng hệ thống quá trình định hướng chất lượng. Triết lý này dựa trên nền tảng cho rằng giữa chất lượng quá trình và chất lượng sản phẩm có mối quan hệ nhân quả.

 - Làm đúng ngay từ đầu là triết lý quan trọng nhất của ISO 9000. Để thực hiện triết lý làm đúng ngay từ đầu cần phải làm công tác dự báo môi trường và thị trường, công tác hoạch định toàn bộ quá trình kinh doanh trong suốt vòng đời của các sản phẩm.

- Thực hiện quản trị theo quá trình từ đầu vào và chuyển thành đầu ra.

- Phương châm phòng ngừa là chính phải được quán triệt trong mọi hoạt động quản trị và đặc biệt trong khâu hoạch định, thiết kế nhằm mục tiêu luôn làm đúng ngay từ đầu.

Mặt khác, xây dựng hệ thống quản trị định hướng chất lượng bao gồm các công việc chủ yếu là: Lựa chọn đội ngũ cán bộ chủ chốt, xây dựng chính sách chất lượng; xác định trách nhiệm các bộ phận trong doanh nghiệp; văn bản hóa hệ thống chất lượng v.v…

3. Một số kỹ thuật trong quản trị chất lượng

3.1. Sơ đồ lưu trình (Sơ đồ 7.5)


Sơ đồ lưu trình sử dụng các ký hiệu, sơ đồ khối để biểu thị toàn bộ quá trình.

Sơ đồ lưu trình là hình thức thể hiện các hoạt động được thực hiện có liên quan tới chất lượng sản phẩm, được sử dụng để nhận thức, phân tích quá trình và các hoạt động tác động đến chất lượng sản phẩm, thông qua đó xác định các hạn chế, hoạt động thừa và những hoạt động không tạo ra giá trị gia tăng.

3.2. Sơ đồ nhân quả (Sơ đồ 7.6)

Thực chất của sơ đồ này là sơ đồ biểu thị mối quan hệ giữa kết quả và các nguyên nhân gây ra kết quả đó. Ví dụ như do con người (Men), do máy móc (Machine), do phương pháp (Method), do nguyên vật liệu (Mêtrial)


Tất cả những nguyên nhân trên ảnh hưởng đến kết quả là chất lượng sản phẩm sẽ như thế nào? Vì thế sơ đồ cơ bản ban đầu đưa ra thường được gọi là sơ đồ 4M.

3.3. Biểu đồ Pareto

Là biểu đồ hình cột cho thấy một phần quy luật nhân quả đồng thời giúp ta nhận thấy vấn đề nào cần được giải quyết trước tiên. Biểu đồ Pareto rất đơn giản nhưng rất có ích trong kiểm soát và cải tiến chất lượng.
Đồ thị 7.4: Biểu đồ Pareto

3.4. Biểu đồ tán xạ: Cho biết giữa nguyên nhân và kết quả có mối tương quan như thế nào, bằng hàm tương quan.

3.5. Biểu đồ phân bố


Đồ thị 7.6: Biểu đồ phân bố

3.6. Biểu đồ kiểm soát


Đồ thị 7.7: Biểu đồ kiểm soát

IV. Quản trị công nghệ

Xét theo nghĩa rộng, công nghệ bao gồm 4 thành phần cơ bản:

- Yếu tố kiến thức (Inforwanware - H);

- Phương tiện vật chất (Technoware - T);

- Tổ chức (Orgaware - O)

Xét theo nghĩa hẹp, công nghệ chỉ bao hàm kiến thức đã được tổ chức một cách khoa học như các khái niệm, phương pháp, thông số… và các yếu tố vật chất gắn liền với công nghệ như thiết bị máy móc, công cụ, vật liệu…

Quản trị công nghệ trong doanh nghiệp có thể bao gồm các nội dung cơ bản sau:

- Tổ chức hoạt động nghiên cứu và phát triển;

- Lựa chọn và đổi mới công nghệ;

- Quản trị quy trình, quy phạm kỹ thuật và công tác tiêu chuẩn hóa;

- Tổ chức công tác bảo dưỡng;

- Tổ chức công tác đo lường;

- Tổ chức hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất;

- Quản trị hồ sơ, tài liệu kỹ thuật.

1. Quản trị nghiên cứu và phát triển ()R&D)

Nghiên cứu và phát triển là nền tảng cơ sở giúp doanh nghiệp chiến thắng trong cạnh tranh, tổ chức hợp lý mọi hoạt động kỹ thuật của doanh nghiệp.

Các hình thức nghiên cứu:

- Nghiên cứu cơ bản: Đó là những nghiên cứu nhằm tìm ra các phát kiến cơ bản và những nguyên lý mới.

- Nguyên cứu ứng dụng: Sử dụng kết quả nghiên cứu cơ bản hướng vào giải quyết một số vấn đề có tính thực tiễn nhất định.

- Nghiên cứu chế tạo: Phát triển những công cụ, thiết bị, dụng cụ cầm tay và phương pháp chế tạo sản phẩm theo yêu cầu của kết quả nghiên cứu sản phẩm.

- Nghiên cứu vật liệu: Tạo ra nhiều loại vật liệu có giá trị kỹ thuật và kinh tế cao.

Quản trị nghiên cứu và phát triển bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

1.1. Xây dựng kế hoạch nghiên cứu và phát triển 

Nội dung kế hoạch nghiên cứu và phát triển thường được tiến hành theo định kỳ và tập trung vào các vấn đề sau:

- Xác định mục tiêu nghiên cứu và phát triển;

- Các nhiệm vụ nghiên cứu và đổi mới trong kỳ kế hoạch;

- Xác định nguồn kinh phí cho nghiên cứu và phát triển.

1.2. Tổ chức công tác nghiên cứu và phát triển 

Có nhiều cách phân chia nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển:

- Nếu theo nguyên tắc phân tán, phân chia nhiệm vụ nghiên cứu cho các bộ phận sản xuất khách nhau của doanh nghiệp.

- Có thể phân chia theo đặc trưng của kỹ thuật nghiên cứu thành các nhóm khác nhau.

- Kết hợp linh hoạt các phân chia trên tuỳ theo nhiệm vụ và các dự án nghiên cứu.

Tuy nhiên, trong tổ chức công tác nghiên cứu cần có sự phối hợp rát chặt chẽ giữa nghiên cứu và phát triển với các bộ phận bán hàng và sản xuất. Vì đây là điều kiện đê nghiên cứu ứng dụng, thực nghiệm, kiểm nghiệm và đánh giá.

1.3. Đánh giá dự án nghiên cứu

Mục tiêu của nghiên cứu và phát triển là đưa ra các dự án sẽ đem lại lợi nhuận lớn nhất cho doanh nghiệp. Dự án đó phải được xem xét trên các mặt sau:

- Có đáp ứng được các mục tiêu sản phẩm của doanh nghiệp?

- Cần các nguồn lực nào ở bên ngoài và bên trong doanh nghiệp?

- Sẽ đem lại lợi ích kinh tế như thế nào?

- Mức độ đảm bảo thành công của dự án.

2. Lựa chọn và đổi mới công nghệ

Đổi mới công nghệ phụ thuộc vào các nhân tố sau:

- Bản thân công nghệ, đòi hỏi về thay đổi mẫu mã sản phẩm, phát triển mới, công nghệ mới…

- Môi trường xã hội: Đòi hỏi và bảo vệ môi trường sinh thái, chống ô nhiễm môi trường; cải thiện điều kiện lao động…

- Tính chất rủi ro và mạo hiểm.


Sơ đồ 7.7: Các nhân tố ảnh hưởng đến đổi mới công nghệ

2.1. Phương pháp lựa chọn công nghệ tối ưu

Phương án công nghệ tối ưu là phương án công nghệ phải phù hợp về mặt kỹ thuật (công nghệ thích hợp), đảm bảo tính hiệu quả và đảm bảo tính khả thi.

- Đánh giá sự phù hợp về mặt kỹ thuật. Thông thường dựa trên cơ sở phân tích chu kỳ sống của công nghệ.


Đồ thị 7.8: Chu kỳ sống của công nghệ

Việc xác định chính xác vòng đời của công nghệ và thời điểm đánh giá công nghệ đang ở giai đoạn nào của chu kỳ sống của nó có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, làm căn cứ để lựa chọn và quyết định việc chuyển giao, tiếp tục hoàn thiện hay chấm dứt hoạt dộng của một công nghệ cụ thể.

- Đánh giá sự phù hợp về kinh tế: Loại đánh giá này phải dựa trên các tiêu chuẩn về hiệu quả kinh doanh.

- Đánh giá sự phù hợp với khả năng tài chính của doanh nghiệp

Để đánh giá sự phù hợp với khả năng tài chính phải dựa trên cơ sở so sánh chi phí đầu tư công nghệ mới với khả năng huy động vốn đầu tư của doanh nghiệp. Trong trường hợp cho pháp có thể phân tích chi phí cho đầu tư công nghệ theo các giai đoạn đầu tư khác nhau.

2.2. Đổi mới công nghệ

2.2.1. Lựa chọn phương pháp đổi mới công nghệ theo 2 phương pháp sau:

- Cải tiến và hoàn thiện dần công nghệ đã có;

- Thay thế công nghệ cũ bằng công nghệ mới.

2.2.2. Chuyển giao công nghệ

Nội dung chủ yếu của chuyển giao công nghệ:

- Xác định thời điểm cần dưa công nghệ mới vào áp dụng. Thời điểm này phụ thuộc vào chu kỳ sống và tác dụng của công nghệ hiện tại đối với sản xuất cũng như khả năng tài chính…

- Nghiên cứu và dự báo về các nhân tố tác động đến công nghệ mới: thị trường sản phẩm, tính cạnh tranh…

- Đánh giá tính thích hợp của công nghệ mới về kỹ thuật, kinh tế và tài chính.

- Tìm kiếm thông tin cụ thể về thị trường công nghệ mới, về các đối tác đáng có ý định chuyển giao công nghệ, về các rào cản có thể trong quá trình chuyển giao…

- Các nghiên cứu tiếp theo là nghiên cứu tuân theo các yêu cầu về nghiên cứu đầu tư hay liên doanh theo cách thức chuyển giao mà doanh nghiệp lựa chọn.

3. Bảo dưỡng và sửa chữa

3.1. Chế độ sửa chữa dự phòng

Chế độ sửa chữa dự phòng theo kế hoạch bao gồm: Thiết kế và lắp đặt đúng yêu cầu kỹ thuật; dúng kỳ kiểm tra các đối tượng bảo dưỡng và sửa chữa để ngăn ngừa hỏng hóc, chăm sóc, bảo dưỡng và sửa chữa theo kế hoạch.

Nội dung cơ bản của kế hoạch sửa chữa dự phòng;

- Các công việc bảo dưỡng và sửa chữa cụ thể trong kỳ kế hoạch;

- Xác định thời gian ngừng sản xuất để tiến hành hoạt động sửa chữa;

- Xác định thứ tự ưu tiên các công việc bảo dưỡng và sửa chữa;

- Xác định tiến độ thời gian tiến hành đối với mỗi công việc;

- Xác định các nguồn lực: Lao động, vật tư…

- Những giải pháp nhằm đảm bảo an toàn lao động, tiến độ và chất lượng.

3.2. Chế độ sửa chữa theo lệnh

Chế độ sửa chữa theo lệnh được tiến hành khi phát hiện đối tượng sửa chữa bị hỏng và phát lệnh sửa chữa. Theo chế độ sửa chữa này, các bộ phận sản xuất và sửa chữa đều bị động trước việc ngưng sản xuất và tiến hành công việc sửa chữa. Để khắc phục hạn chế này cần nâng cao năng lực chẩn đoán và dự báo hỏng hóc bằng các công cụ, phương tiện thích hợp.

V. Quản trị hàng tồn kho

1. Những vấn đề chung về quản trị hàng tồn kho

Hàng tồn kho bao gồm các loại vật tư, hàng hóa cần sử dụng nhưng chưa sử dụng hoặc chưa bán, như các loại nguyên vật liệu, sản phẩm dở dang, bán thành phẩm, dụng cụ phụ tùng, thành phẩm tồn kho…

Quản trị hàng tồn kho là phương thức xác định khối lượng hàng tồn kho cần thiết phục vụ yêu cầu sản xuất và thỏa mãn nhu cầu của khách hàng một cách kịp thời, đúng lúc với chi phí tối thiểu. Quản trị hàng tồn kho phải giải đáp được hai vấn đề cơ bản đó là:

- Lượng đặt hàng bao nhiêu là tối ưu?

- Khi nào tiến hành đặt hàng?

Khi quản trị hàng tồn kho, cần chú ý những nội dung sau:

Thứ nhất, phải xuất phát từ các chức năng quản trị hàng tồn kho:

- Chức năng liên kết: Liên kết cung cấp - sản xuất - tiêu thụ;

- Chức năng ngăn ngừa hiện tượng lạm phát;

- Chức năng khấu trừ theo số lượng.

Thứ hai, sử dụng các kỹ thuật phân loại hàng tồn kho (chủ yếu là kỹ thuật ABC và kết hợp với các tiêu chuẩn khác như: Kỹ thuật dự đoán, vấn dề cung ứng, chất lượng hàng tồn kho; giá cả các loại hàng tồn kho…)

Thứ ba, yêu cầu chính xác trong ghi chép báo cáo hàng tồn kho, những hoạt động kiểm toán hàng tồn kho.

Thứ tư, tồn kho đúng thời điểm.

Thứ năm, phân loại chi phí hàng tồn kho, gồm 3 loại chi phí tồn kho:

- Chi phí bảo quản;

- Chi phí đặt hàng;

- Chi phí mua hàng.

2. Những mô hình tồn kho chủ yếu

Khi thực hiện hoạt động kiểm soát tồn kho, cần nhận biết nhu cầu một loại hàng tồn kho nào đó sẽ độc lập hoặc phụ thuộc vào nhu cầu một loại hàng tồn kho khác. Các mô hình tồn kho giải đáp 2 câu hỏi trọng tâm là:

- Lượng hàng cho mỗi đơn hàng là bao nhiêu?

- Khi nào tiến hành đặt hàng?

có 5 mô hình tồn kho chủ yếu sau:

- Mô hình sản lượng đơn hàng kinh tế cơ bản (EOQ);

- Mô hình sản lượng để lại nơi cung ứng;

- Mô hình khấu trừ theo số lượng;

- Mô hình xác suất thời gian cung ứng không đổi.

3. Đo lường, đánh giá hiệu quả tồn kho

- ứng dụng kỹ thuật phân tích biên tế để xác định lượng dự trữ tồn kho tối ưu

Nguyên tắc chủ yếu của kỹ thuật này là: ở bất kỳ một mức tồn kho đã định trước chúng ta chỉ tăng thêm một đơn vị tồn kho nếu lợi nhuận biến tế lớn hơn hoặc bằng tổn thất biên tế.

- Các chỉ tiêu xác định hiệu quả tồn kho:

· Nhóm chỉ tiêu phản ánh đáp ứng nhu cầu sản xuất và nhu cầu khách hàng.

· Nhóm chỉ tiêu đánh giá mức độ đầu tư cho hàng tồn kho

· Nhóm chỉ tiêu đánh giá trình độ quản trị tồn kho.

VI. Quản trị tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa

1. Nghiên cứu thị trường 

Nghiên cứu thị trường là quá trình thu thạp, xử lý và phân tích tình hình về thị trường một cách hệ thống làm cơ sở cho các quyết định quản trị nội dung chủ yếu gồm nghiên cứu nhu cầu sản phẩm, nghiên cứu cung ứng và nghiên cứu mạng lưới tiêu thụ. Để nghiên cứu thị trường có thể theo những cách thức sau: Nghiên cứu tổng thể, nghiên cứu trực tiếp và nghiên cứu gián tiếp.

2. Xây dựng và quản trị hệ thống kênh phân phối

Có hai hệ thống kênh phân phối là kênh phân phối trực tiếp (trực tiếp bán hàng cho người tiêu dùng) và kênh phân phối gián tiếp (qua trung gian khác nhau). Quản trị hệ thống kênh phân phối là đánh giá hệ thống phân phối ở cả ba góc độ: Kinh tế, kiểm soát và thích nghi, hỗ trợ và khuyến khích các thành viên.

3. Xây dựng các chính sách tiêu thụ

- Các chính sách sản phẩm;

- Các chính sách marketing (chính sách phân đoạn thị trường và định vị sản phẩm);

- Các chính sách giá cả của sản phẩm (chính sách giá cả ở các thị trường cạnh tranh, độc quyền, chính sách đối với sản phẩm mới…);

- Các chính sách xúc tiến (chính sách quảng cáo, chính sách khuyến mại, chính sách phân phối, chính sách thanh toán, chính sách phục vụ khách hàng).

4. Tổ chức bán hàng và dịch vụ sau bán hàng

Thiết bị và trang bị nơi bán hàng khoa học, hợp lý, thu hút được khách hàng. Tổ chức các hoạt động dịch vụ sau bán hàng nhằm đảm bảo chất lượng cung cấp dịch vụ và tính hiệu quả, các dịch vụ sau bán hàng quan trọng nhất là hướng dẫn và bảo hành, cung cấp phụ tùng và dịch vụ sửa chữa.

Chương iii

Tổ chức bộ máy quản trị và quản trị sự thay đổi của doanh nghiệp 

I. Xây dựng bộ máy quản trị

1. Tổ chức bộ máy quản trị

1.1. Khái niệm và nguyên tắc xây dựng cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 

Có nhiều cách tiếp cận khác nhau về tổ chức trong quản trị kinh doanh, như:

- Cách tiếp cận xuất phát từ mối quan hệ giữa chủ thể (người quản trị) với khách thể quản trị (ngời thừa hành, tư liệu lao động và đối tượng lao động). Theo cách tiếp cận này, tổ chức chính là hoạt động kết hợp các yếu tố sản xuất một cách tối ưu nhằm thực hiện được mục đích kinh doanh của doanh nghiệp.

- Cách tiếp cận theo quá trình phát triển của doanh nghiệp. Theo cách tiếp cận này, tổ chức đòi hỏi phải có sự tách biệt giữa tổ chức xây dựng và tổ chức quá trình. Tổ chức xây dựng doanh nghiệp bao hàm từ việc xác định các nhân tố cơ bản của tổ chức (các cấp, các bộ phận quản trị) đến việc xác định cơ cấu tổ chức và mối quan hệ lẫn nhau giữa các nhân tố hình thành lên cơ cấu đó. Thực chất tổ chức xây dựng là bao hàm các nhân tố đã có và sẽ có của doanh nghiệp.

Tổ chức xây dựng và tổ chức quá trình đều có mối liên hệ chặt chẽ với nhau và ảnh hưởng lẫn nhau, không thể tách rời được. Các tổ chức này được hình thành trên cơ cấu tổ chức chính thức được bộ máy quản trị doanh nghiệp thực hiện, nhằm nối liền mọi hoạt động của doanh nghiệp trong một thể thống nhất hướng vào thực hiện các mục tiêu của quá trình kinh doanh.

Tổ chức xây dựng và tổ chức quá trình hình thành cơ cấu tổ chức chính thức (có ý thức, theo luật định) của doanh nghiệp. Tuy nhiên trong thực tế, bên cạnh cơ cấu tổ chức chính còn có cơ cấu tổ chức không chính thức. Cơ cấu tổ chức không chính thức dược hình thành trên cơ sở tự phát, do các mối quan hệ công tác, sự đồng cảm lẫn nhau, hoặc do yêu cầu công việc… mà có từng nhóm người tụ hợp với nhau thực hiện một ý đồ nào đó trong công việc, trong quá trình điều hành.

Trong các tổ chức, cần đặc biệt quan tâm để tổ chức bộ máy quản trị kinh doanh. Tổ chức là một trong những chức năng của quản tị liên quan đến các hoạt động thành lập nên các bộ phận trong doanh nghiệp bao gồm các khâu (các bộ phận chức năng) và các cấp (cao, trung, cơ sở) tức là quan hệ dọc để đảm nhận những hoạt động cần thiết, xác lập các mối quan hệ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm giữa các bộ phận đó.

Mục tiêu của tổ chức là sáng tạo nên một môi trường nội bộ thuận lợi cho mỗi cá nhân, mỗi bộ phận phát huy được năng lực và nhiệt tình của mình, đóng góp tốt nhát vào việc hoàn thành có hiệu quả mục đích của doanh nghiệp.

1.2. Các nguyên tắc của tổ chức quản trị

- Thống nhất chỉ huy: Theo nguyên tắc này mỗi thành viên trong tổ chức chỉ chịu trách nhiệm báo cáo cho nhà quản trị trực tiếp của mình.

- Nguyên tắc gắn với mục tiêu: Việc xây dựng bộ máy của doanh nghiệp phải phù hợp với mục tiêu. Hay nói cách khách mục tiêu là cơ sở để xây dựng bộ máy tổ chức của doanh nghiệp.

- Nguyên tắc hiệu quả: Bộ máy tổ chức được xây dựng trên cơ sở tiết kiệm nhất.

- Nguyên tắc cân đối: Đảm bảo sự cân đối trong từng bộ phận, trong các bộ phận quản trị doanh nghiệp, trên các lĩnh vực khác nhau như cân đối giữa quyền hạn và trách nhiệm, cân đối về công việc giữa các đơn vị với nhau.

- Nguyên tắc linh hoạt: Đòi hỏi thiết lập bộ máy quản trị phải thích ứng với mọi sự thay đổi có thể xảy ra trong quá trình kinh doanh.

Ngoài những nguyên tắc nêu trên, khi tổ chức bộ máy quản trị cần chú ý vào những vấn đề mang tính lý luận sau:

- Phân chia các nhiệm vụ chủ yếu thành các hoạt động đơn giản để thuận tiện cho việc sản xuất hàng hóa và dịch vụ.

- Phối hợp các hoạt động để đảm bảo rằng, chúng đáp ứng các mục tiêu của doanh nghiệp.

Bản chất của vấn dề "phân chia" và "kết hợp" giữa các hoạt động là quyền hạn, quyền lực và trách nhiệm trong các hoạt động cần thiết.

- Tầm hạn quản trị (hay quy mô của từng cấp quản trị): Phản ánh khả nang kiểm soát của một nhà quản trị, có nghĩa là nhà quản trị có thể điều khiển được bao nhiêu người thì có hiệu quả nhất. Căn cứ vào khả năng này, trong khi tổ chức bộ máy quản trị, có thể hình thành số lượng cấp quản trị thích hợp (2 cấp, 3 cấp…)

- Quyền hành trong quản trị: Quyền hành là năng lực cho phép yêu cầu người khác phải hành động theo chỉ đạo của mình. Có thể nói rằng, quyền hành là công cụ của nhà quản trị. Muốn quản trị, phải có quyền, song quyền hành của nhà quản trị bắt đầu từ đâu, hay nói cách khác làm sao để nhà quản trị có được quyền hành. Theo quan điểm Max Webes, quyền hành của nhà quản trị chỉ đầy đủ khi thỏa mãn 3 yếu tố sau: Sự hợp pháp khi đảm nhận chức vụ: Cấp dưới thừa nhận; Nhà quản tị có khả năng và các đức tính để cấp dưới tin tưởng. Tuy nhiên, trong thực tế, quyền hạn của nhà quản tị còn chịu hạn chế bởi nhiều yếu ốt khác như luật pháp và các quy định của Nhà nước, đạo đức xã hội…

- Sự phân chia quyền lực: Quyền lực trong tổ chức là mức độ độc lập trong hoạt động dành cho mọi người để tạo ra khả năng sử dụng những quyết đoán của họ thông qua việc trao cho họ quyền ra các quyết định hay đưa ra các chỉ thị.

Phân quyền là xu hướng phân tán các quyền ra quyết định trong một cơ cấu tổ chức. Nó là khía cạnh cơ sở của việc uỷ quyền. Uỷ quyền là việc tạo cho người khác quyền hành và trách nhiệm để thực hiện một hoạt động nhất định. Một tổ chức muốn đạt được mục tiêu cần phải có sự uỷ quyền.

Tuy nhiên uỷ quyền như thế nào cho có hiệu quả là một nghệ thuật. Muốn vậy khi uỷ quyền cần phải tuân thủ những nguyên tắc nhất định của uỷ quyền như uỷ quyền theo các kết quả mong muốn, xác định chức năng hệ thống bậc thang cấp bậc quyền hành; tính chất nhất quán trong mệnh lệnh, tính tuyệt đối về trách nhiệm và tính tương xứng giữa quyền hạn và trách nhiệm.

- Hình thức pháp lý của doanh nghiệp. Thể hiện sự tác động có tính chất bắt buộc phải thiết kế bộ máy quản trị theo các tiêu thức nhất định như đã quy định ở các luật: Luật doanh nghiệp nhà nước; Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; Luật doanh nghiệp; Luật Hợp tác xã.

1.3. Các mô hình tổ chức bộ máy phổ biến trong doanh nghiệp 

Lý thuyết và thực tế quản trị kinh doanh đã hình thành nhiều kiểu tổ chức theo các cấp khác nhau. Mỗi kiểu tổ chức trong doanh nghiệp là một cách phân chia các cấp quản trị mà ở đó các bộ phận làm việc được liên kết với nhau theo quan điểm phân quyền (uỷ quyền) ra mệnh lệnh. Toàn bộ các cấp quản trị trong mỗi kiểu tổ chức tạo thành một thể thống nhất với quan hệ về niệm vụ và quyền hành rõ ràng, nhằm tạo nên một môi trường thuận lợi cho sự làm việc của mỗi cá nhân, mỗi bộ phận, hướng tới hoàn thành mục đích chung.

Có các mô hình tổ chức phổ biến sau:

- Mô hình cấu trúc đơn giản: Thực chất của mô hình này là không tổ chức gì cả, không phức tạp, ít tính chất chính thức và quyền hành thì tập trung vào một cá nhân duy nhất. Bộ máy tổ chức đơn giản là một bộ máy tổ chức "thấp" và thường chỉ 2 hay 3 cấp. Mô hình này được sử dụng nhiều trong các doanh nghiệp nhỏ là nơi mà vai trò quản trị gia và người sở hữu doanh nghiệp là một, vừa là chủ, vừa là trực tiếp quản trị.

- Mô hình trực tuyến: Là kiểu phân chia tổ chức doanh nghiệp dựa theo nguyên tắc của Fayol về tính thống nhất phân chia nhiệm vụ. Theo nguyên tắc đó một cấp quản tị chỉ nhận mệnh lệnh trực tiếp từ một cấp trên hoặc tuyến,

- Mô hình chức năng: Hệ thống chức năng được dựa vào chức năng chuyên môn của từng bộ phận đề ra các mệnh lệnh về vấn đề chuyên môn đó cho các phân xưởng, các bộ phận sản xuất.













Sơ đồ 7.8: Sơ đồ mô hình trực tuyến


Ưu điểm của cơ cấu này là kết hợp ưu điểm của thống nhất chỉ huy với ưu điểm của chức năng. Còn nhược điểm của nó là đòi hỏi hao phí nhiều lao động trong quá trình chuẩn bị ra các quyết định cũng như đòi hỏi phải có sự phối hợp nhất định giữa chỉ huy trực tuyết và cán bộ chức năng.

- Cơ cấu ma trận hay cơ cấu tổ chức theo dự án: Cơ cấu kiểu ma trận dựa trên nguyên tắc song trùng chỉ huy, tức là một người đồng thời có tuyến cấp trên. Chẳng hạn, quản đốc bán hàng của miền Trung phụ thuộc trực tiếp đồng thời Giám đốc miền Trung và Giám đốc bán hàng ở trụ sở chính. Đó là một sự kết hợp cấu theo tuyến và địa lý trong doanh nghiệp.

Cơ cấu này có ưu điểm là có nhiều người tham gia kh ra quyết định nên hạn chế nguy cơ phạm sai lầm. Nhưng nhược điểm chủ yếu của kiểu cơ cấu ma trận là sự thiếu năng động trong quyết định.


Sơ đồ 7.11: Sơ đồ cơ cấu ma trận

- Tổ chức quản trị theo nhóm

Hình thành các nhóm trên cơ sở sản phẩm, nhóm sản phẩm, các quá trình hoạt động hoặc các đặc tính không gian. Với việc phân chia dựa vào sản phẩm sản xuất đã xuất hiện các lĩnh vực hoạt động cùng loại tập trung các chức năng công tác.

Ưu điểm cơ bản là thích hợp với sự thay đổi về điều kiện kinh doanh, đồng thời nó xác định giới hạn trách nhiệm rõ ràng cũng như tăng cường tinh thần trách nhiệm của cấp trưởng nhóm nhờ sự tập trung các quyền quyết định khác nhau trong khuôn khổ chính sách hoạt động đã được xác định trước.


Sơ đồ 7.12: Cơ cấu tổ chức quản trị theo nhóm

1.4. Phương pháp hình thành cơ cấu tổ chức quản trị

- Phương pháp tương tự: Là phương pháp hình thành cơ cấu tổ chức mới dựa vào việc thừa những kinh nghiệm thành công và gạt bỏ những yếu tố bất hợp lý của cơ cấu tổ chức có sẵn.

- Phương pháp phân tích theo yếu tố: Đây là phương pháp khoa học, được ứng dụng rộng rãi cho mọi cấp, mọi đối tượng quản trị. Phương pháp được chia thành 3 giai đoạn như sơ đồ sau:

áp dụng phương pháp phân tích theo yếu tố có thể được tiến hành theo hai trường hợp:

- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản trị đang hoạt động;

- Hình thành cơ cấu quản trị mới.

Tuỳ theo từng trường hợp cụ thể mà có những yêu cầu nhất định để tổ chức quản trị đạt được hiệu quả cao.


Sơ đồ 7.13: Sơ đồ của việc hình thành cơ cấu theo phương pháp phân tích theo yếu tố

II. Những nội dung cơ bản của quản trị sự thay đổi trong doanh nghiệp 

Doanh nghiệp là một "cơ thể sống" chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố bên ngoài và bên trong nội bộ doanh nghiệp. Vì vậy, sự thay đổi đối với doanh nghiệp là tất yếu khách quan, buộc các doanh nghiệp phải tiến hành quản trị thay đổi. Dưới đây là những nội dung chủ yếu của quản trị sự thay đổi.

1. Phát hiện và nghiên cứu sự thay đổi

Để có thể phát hiện sự thay đổi cần phải thu thập thông tin phân tích hiện trạng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong những thay đổi của môi trường kinh doanh. Từ đó, chẩn đoán sự thay đổi và mức độ cần thay đổi. Khi chẩn đoán các nhà quản trị thường đặt ra các câu hỏi và tìm cách trả lời như: Những vấn đề cần phải điều chỉnh là gì? Nguyên nhân của những vấn đề này? Mục tiêu của những thay đổi này là gì? Đo lường các mục tiêu này như thế nào?...

2. Phân tích các lực lượng thúc đẩy và cản trở

2.1. Các lực lượng thúc đẩy sự thay đổi

2.1.1. Do áp lực cạnh tranh:

Những áp lực cạnh tranh như:

- áp lực về sự lỗi thời của sản phẩm dịch vụ;

- áp lực do sự phát triển của khoa học - công nghệ;

- áp lực do những thay đổi trong việc sử dụng và cung ứng các nguồn lực;

- áp lực của các đối thủ cạnh tranh.

2.1.2. Các áp lực mang tính tổ chức:

- Do thay đổi các giá trị hoạt động;

- Cải thiện điều kiện lao động.

2.1.3. Các áp lực thuộc phạm vi môi trường quốc tế và trong nước:

- Sự phát triển kinh tế kéo theo sự đa dạng về nhu cầu của người tiêu dùng;

- Những áp lực quốc tế như hội nhập kinh tế làm cho cạnh tranh trở nên toàn cầu.

2.2. Các áp lực cản trở sự thay đổi

2.2.1. Cản trở từ phía cá nhân:

- Do lo sợ những điều chưa biết;

- Do lo sợ về phải đào tạo mới;

- Do lo sợ về sự phá vỡ quan hệ ổn định;

- Do nghi ngờ kết quả của sự thay đổi mang lại.

2.2.2. Cản trở từ phía tổ chức:

- Những lo ngại đối với thay đổi cấu trúc quyền lực;

- Thói quen theo cố hữu của tổ chức;

- Nghi ngờ về lợi ích…

2.2.3. Cản trở từ phía môi trường kinh tế:

- Những cản trở mang tính luật pháp;

- Những cản trở do phong tục tập quán;

- Những cản trở ở góc độ quản lý vĩ mô.

3. Hoạch định sự thay đổi

Hoạch định sự thay đổi của doanh nghiệp có thể có thể tiến hành thao 8 bước:

- Bước 1: Đánh giá những thay đổi của môi trường.

- Bước 2: Xác định khoảng cách giữa kết hợp đạt được và mục tiêu đặt ra.

- Bước 3: Chẩn đoán những vấn đề cần thay đổi của doanh nghiệp.

- Bước 4: Nhận diện và phân tích những lực lượng ủng hộ và cản trở sự thay đổi.

- Bước 5: Thiết lập các mục tiêu của sự thay đổi.

- Bước 6: Tìm kiếm các giải pháp cho sự thay đổi.

- Bước 7: Thực hiện sự thay đổi.

- Bước 8: Tiếp tục sự thay đổi.

4. Tổ chức thực hiện sự thay đổi:

- Thông báo sự thay đổi.

- Chi tiết hóa các chương trình hành động.

- Tạo cơ cấu quản trị phù hợp.

- Phân công trách nhiệm.

- Khuyến khích thực hiện sự thay đổi.

- Thay đổi văn hóa.

- Giám sát tiến trình thay đổi.

- Đánh giá kết quả sự thay đổi.

Cũng như các hoạt động quản trị khác, quản trị sự thay đổi là một quá trình liên tục theo một chu trình khép kín: Phát triển, hoạch định và tổ chức thực hiện sự thay đổi theo sơ đồ:


 Sơ đồ 7.14: Chu trình quản trị thay đổi

(Nhà quản tị cấp cơ sở)





Nhà quản trị cấp giữa





Nhà quản trị cao cấp





Kỹ năng kỹ thuật





Kỹ năng nhân sự





Kỹ năng tư duy chiến lược





Doanh nghiệp (điểm mạnh, điểm yếu, nguồn lực)





Đối thủ cạnh tranh





Khách hàng











Dấu hỏi 


(Question Mask)





Ngôi sao


(Star)





Con bò 


(Cash cow)





Con chó


(Dog)





Tăng trưởng thị trường (%)





10%





10%





Phần chiếm lĩnh thị trường (%)











Sản suất


manh món








Sản xuất 


chuyên môn hóa








Sản xuất


khối lượng lớn








sản xuất bí lối





Nhiều








 


ít





Quy mô của lợi thế





Số lượng các phương pháp đạt được 


lợi thế





Lợi nhuận





Thời gian





Tốc độ phát triển khối lượng





Phôi thai





Phát triển 





Trưởng thành 





Suy


thoái 











S











W





Lợi





Bất lợi








O











T





Nội vi doanh nghiệp 





Ngoại vi doanh nghiệp 











T











O





Lợi





Bất lợi








W











S





Ngoại vi doanh nghiệp 





Nội vi doanh nghiệp 











Hiệu quả nội bộ


thâm nhập thị trường 








Phát triển sản phẩm hay dịch vụ








Đa dạng 


hóa








Phát triển 


thị trường 





Thị trường hiện tại


Thị trường mới





Lợi nhuận mục tiêu chênh lệch chiến lược





Lợi nhuận





Độ dài


thời gian





Thời gian


hiệ tại





Thời gian tương lai








Hoạch định chiến lược








Môi trường bên ngoài








Môi trường bên trong








Hoạch định chiến lược





So sánh giữa nhu cầu và khả năng sẵn có








Dự báo nhu cầu








Bước 1





Khả năng 


sẵn có





Thừa








Cung = Cầu








Thiếu








Đề ra chính sách và ké hoạch








Bước 2








- Hạn chế tuyển dụng


- Giảm giờ


- Giảm tuổi hưu


- Nghỉ việc tạm thời








Không


tuyển dụng








Bước 3





Tuyển dụng





- Thuyên chuyển


- Thăng tiến


- Đào tạo, phát triển 





Lựa chọn








Bước 4





Kiểm soát và


đánh giá





Bao


gồm





Phần thưởng


bằng tiền





Thanh toán theo kết quả (ví dụ như trả lương theo sản phẩm…) Trả lương theo hoạt động (bao gồm các khoản tiền thưởng, phụ cấp trách nhiệm…)





Bao


gồm








Phần thưởng


phi tiền tệ





- Sự tham gia vào công việc


- Chất lượng công việc


- Thiết kế công việc: Làm phong phú công việc, mở rộng công việc và luân chuyển công việc





Bắt đầu








Hoạt động








Tốt








Không tốt





Quyết


định








Kết thúc





Máy móc





Con người





Phương pháp 





Nguyên vật liệu 





Tỷ lệ





T





Các sai số về chất lượnglượng





(    (     (





( (   ( (





(      (      (        





( (   





Nguyên nhân        





Kết quả        





Tần số





Đơn vị





(





(





(





(





(





(





(





(





(





(





(





Giới hạn trên





Đường trung bình





Giới hạn dưới








Sản phẩm





Nghiên cứu 


đổi mới





Môi trường


 xã hội 





Làm chủ rủi ro mạo hiểm 








Công nghệ





Phôi thai





Phôi thai





Suy thoái





Thời gian





Hưng thịnh





Tính năng kỹ thuật








Tổng giám đốc








Cấp 


cao








Giám đốc kinh tế 











Giám đốc kỹ thuật








Cấp hạng giữa








Trưởng phòng














Cấp


 cơ sở








Trưởng nhóm








Đốc công








Nhân viên








Tổ trưởng








Công nhân








Lãnh đạo








Chức năng A








Chức năng Z











Chức năng A








Chức năng Z








Bộ phận


Sản xuất 2








Quan hệ trực tuyến


Quan hệ tham mưu





Sơ đồ 7.10: Cơ cấu trực tuyến chức năng














Lãnh đạo





Quản lý 


chức năng A








Quản lý 


chức năng B








Quản lý 


chức năng C








Quản lý 


chức năng Z








Quản lý 


sản phẩm A


hoặc vùng - A








Quản lý 


sản phẩm B


hoặc vùng - B








Quản lý 


sản phẩm N


hoặc vùng - N


- ……











Quản trị doanh nghiệp 








Tạo nguồn











Các phòng trung tâm 








Sản xuất











Tiêu thụ











Tạo nguồn











Sản xuất











Tiêu thụ











Nhóm A1








Nhóm A1





Xác định những kết luận có tính chất nguyên tắc 


của cơ cấu











Xây dựng sơ đồ


cơ cấu tổng quát











Xác định mối liên hệ


giữa các bộ phận











Xác định các thành phần cho 


các bộ phận cơ cấu








Quy định hoạt động


của cơ cấu tổ chức quản lý


(điều lệ, nội quy…)








Xác định những đặc trưng của các yếu tố cơ cấu.


(chức năng, nhiệm vụ)











Giai đoạn 1











Giai đoạn 2











Giai đoạn 3








Phương


 pháp 


phân tích theo


 yếu tố








Phát hiện và nghiên cứu sự thay đổi








Hoạch định sự thay đổi








Tổ chức thực hiện sự thay đổi








Các lực lượng ngăn cản











Các lực lượng thúc


đẩy








Xác định trạng thái mới











Xác định giải pháp











Tạo ra trạng thái mới














Hiện trạng
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